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Luật thống kê - sự cần thiết và những nội dung chủ yếu 

(Tiếp theo kỳ trước) 

                                                             Trần Đào 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

Hệ thống chỉ tiêu quốc gia là tập hợp 

những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình 

kinh tế - xã hội chủ yếu của đất nước (gồm 

thông tin do hệ thống tổ chức thống kê tập 

trung trực tiếp thực hiện và thông tin thống 

kê tổng hợp từ các Bộ, ngành thực hiện 

nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chung của 

Nhà nước). 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

là căn cứ để phân công, phối hợp trong 

hoạt động thống kê, xây dựng chế độ báo 

cáo thống kê tổng hợp, chế độ báo cáo 

thống kê cơ sở và chương trình điều tra 

thống kê quốc gia.  

Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Thủ 

trưởng Bộ, ngành căn cứ vào hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia ban hành bổ sung 

các chỉ tiêu phục vụ yêu cầu quản lý, sử 

dụng thuộc ngành lĩnh vực phụ trách. 

Cùng với hệ thống chỉ tiêu thống kê, 

Dự án Luật còn quy định các bảng phân 

loại thống kê do các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền ban hành dùng làm chuẩn 

mực và sử dụng thống nhất trong hoạt 

động thống kê, bao gồm các bảng hệ 

thống ngành kinh tế quốc dân, phân loại 

loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành 

chính, danh mục dân tộc, danh mục đơn vị 

kinh tế, hành chính, sự nghiệp, danh mục 

sản phẩm, hàng hoá, danh mục nghề 

nghiệp, danh mục giáo dục đào tạo và các 

bảng phân loại thống kê khác. 

Điều tra Thống kê  

Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia và chế độ báo cáo thống kê 

tổng hợp của Nhà nước, các Bộ, ngành đề 

nghị các cuộc điều tra thống kê dự kiến 

tiến hành. Cơ quan thống kê trung ương 

(hiện là Tổng cục Thống kê) tổng hợp, 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

chương trình điều tra thống kê quốc gia 

bao gồm danh mục các cuộc điều tra, thời 

hạn, phân công thực hiện và các điều kiện 

bảo đảm thực hiện (các cuộc điều tra đột 

xuất, các cuộc điều tra phục vụ yêu cầu 

quản lý nằm ngoài chương trình điều tra 

thống kê quốc gia được tiến hành theo quy 

định của Chính phủ). 

Thẩm quyền quyết định các cuộc 

điều tra được chia thành 3 loại:  

1) Thủ tướng Chính phủ quyết định 

các cuộc tổng điều tra 

2) Cơ quan thống kê trung ương và 

các Bộ, ngành quyết định các cuộc điều 

tra ngoài các cuộc tổng điều tra; 

3) UBND cấp tỉnh quyết định các 

cuộc điều tra theo yêu cầu quản lý của địa 

phương ngoài các cuộc điều tra trên. 

Mỗi cuộc điều tra thống kê phải có 

phương án điều tra. Phương án điều tra 

bao gồm các quy định và hướng dẫn về 

mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, 

đơn vị, nội dung, phương pháp, thời điểm, 

thời gian, cơ quan tiến hành, lực lượng 

điều tra, tổng hợp, phân tích, công bố kết 

quả, kinh phí và các điều kiện vật chất 

khác bảo đảm thực hiện, trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân có liên quan. Người 

quyết định điều tra ban hành phương án 

điều tra. Những cuộc điều tra do các Bộ, 

ngành và UBND cấp tỉnh trước khi ban 
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hành phải được sự thẩm định về chuyên 

môn nghiệp vụ của cơ quan thống kê 

trung ương. 

Kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê do ngân sách Nhà nước bảo đảm 

theo quy mô, tính chất của từng cuộc điều 

tra. 

Cơ quan tiến hành có thẩm quyền và 

nghĩa vụ chỉ đạo và giám sát việc thực 

hiện phương án điều tra, tổ chức tổng hợp, 

phân tích, công bố kết quả điều tra. Người 

thực hiện điều tra có quyền và nghĩa vụ; 

được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ 

điều tra; thực hiện điều tra theo đúng 

phương án quy định; chịu trách nhiệm về 

tính khách quan và độ tin cậy của thông 

tin, giữ bí mật thông tin theo quy định. 

Tổ chức, cá nhân được điều tra có 

quyền và nghĩa vụ: được thông báo về 

quyết định điều tra; cung cấp thông tin 

trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn của 

nhân viên thực hiện điều tra; khiếu nại, tố 

cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra 

thống kê. 

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế 

độ báo cáo thống kê tổng hợp 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chế 

độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối 

với các Bộ, ngành; ban hành chế độ báo 

cáo cơ sở để thu thập thông tin đối với 

những chỉ tiêu thống kê quốc gia do cơ 

quan thống kê trung ương được phân công 

thực hiện. Thủ trưởng Bộ, ngành ban hành 

chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp 

dụng đối với các cơ quan chuyên môn của 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện; ban hành chế 

độ báo cáo thống kê cơ sở để thu thập đối 

với những chỉ tiêu thống kê quốc gia được 

phân công thực hiện và các chỉ tiêu thống 

kê bổ sung thuộc ngành, lĩnh vực phụ 

trách, sau khi có sự thẩm định về chuyên 

môn nghiệp vụ của cơ quan thống kê 

trung ương. Hướng phân công là cơ quan 

thống kê trung ương thu thập các chỉ tiêu 

từ cơ sở sản xuất kinh doanh, từ hộ gia 

đình và xã, phường; các Bộ, ngành thu 

thập thông tin tổng hợp từ hồ sơ hành 

chính. 

Các cơ sở thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê cơ sở, các cơ quan thực hiện chế 

độ báo cáo thống kê tổng hợp có quyền 

và nghĩa vụ: tổ chức ghi chép, thu thập, 

tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo theo 

quy định; lập báo cáo phải đầy đủ, trung 

thực trên cơ sở các chứng từ sổ sách ghi 

chép (báo cáo cơ sở) trên cơ sở số liệu 

các cuộc điều tra, báo cáo tài chính, báo 

cáo thống kê cơ sở và các nguồn thông tin 

khác (đối với báo cáo tổng hợp); tính toán, 

tổng hợp các chỉ tiêu phải theo đúng nội 

dung và phương pháp quy định. 

Dự án Luật cũng quy định quyền khai 

thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê. Tổ 

chức thống kê tập trung có quyền khai 

thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê ban 

đầu của các cơ quan thực hiện chế độ báo 

cáo thống kê tổng hợp; các cơ quan thực 

hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp có 

trách nhiệm cung cấp thông tin thuộc cơ sở 

dữ liệu thống kê ban đầu do mình phụ trách 

theo yêu cầu của tổ chức thống kê tập 

trung. Cơ quan thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp được tổ chức thống kê 

tập trung và có trách nhiệm cung cấp trở lại 

thông tin thống kê tổng hợp cho các đối 

tượng sử dụng đồng thời được quyền khai 

thác cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp có liên 

quan của tổ chức thống kê tập trung. 

Công bố và sử dụng thông tin thống kê. 

Thông tin thống kê do các tổ chức 

thống kê Nhà nước tiến hành phải được 

công bố công khai, đúng thời hạn, trừ 

những thông tin thống kê phải giữ bí mật 



Thông tin Khoa học Thống kê số 3/2003 - Trang 3 

theo quy định; Chính phủ quy định cụ thể 

về thời hạn, phương tiện và phạm vi công 

bố. Thông tin thống kê do các tổ chức 

thống kê Nhà nước tiến hành là thông tin 

có giá trị pháp lý. 

Dự án Luật đã quy định: cơ quan 

thống kê trung ương công bố thông tin 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

thủ trưởng Bộ, ngành công bố thông tin 

thống kê thuộc phạm vi quản lý của mình, 

ngoài các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia; Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

công bố thông tin thống kê từ kết quả các 

cuộc điều tra do UBND cấp tỉnh quyết định 

Về sử dụng thông tin thống kê, Dự án 

Luật đã quy định: việc trích dẫn, sử dụng 

thông tin thống kê phải trung thực ghi rõ 

nguồn gốc thông tin. 

Dự án Luật cũng quy định những 

thông tin thống kê phải được giữ bí mật 

bao gồm: thông tin thống kê gắn với tên, 

địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, 

trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đồng 

ý cho công bố; những thông tin thống kê 

thuộc danh mục bí mật Nhà nước. 

Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước 

Hệ thống tổ chức thống kê được thiết 

kế bao gồm hệ thống tổ chức thống kê tập 

trung và tổ chức thống kê Bộ, ngành. 

Hệ thống tổ chức thống kê tập trung 

được tổ chức theo ngành dọc bao gồm cơ 

quan thống kê trung ương và cơ quan 

thống kê địa phương. Cơ quan thống kê 

trung ương có trách nhiệm quản lý hệ 

thống tổ chức thống kê tập trung; giúp 

Chính phủ hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ thống kê đối với tổ chức thống 

kê Bộ, ngành và thống kê cấp xã. Chính 

phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của hệ 

thống tổ chức thống kê tập trung. 

Thủ trưởng Bộ, ngành có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện công tác thống kê theo 

quy định của Luật này. Chính phủ quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

thống kê Bộ, ngành. 

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu 

cầu quản lý của cấp xã; thực hiện các 

cuộc điều tra và chế độ báo cáo thống kê 

của Nhà nước. 

Doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự 

nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản 

lý của mình; gửi báo cáo tài chính tổ cho 

tổ chức thống kê tập trung; thực hiện các 

cuộc điều tra và báo cáo thống kê cho 

Nhà nước theo quy định. 

Người làm công tác thống kê phải có 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung 

thực, khách quan, có ý thức chấp hành 

pháp luật; có trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ thống kê. Người làm công tác thống kê 

độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống 

kê; có trách nhiệm tuân thủ các quy định 

của pháp luật về thống kê, thực hiện và 

chịu trách nhiệm về các công việc được 

phân công. 

Quản lý Nhà nước về thống kê 

Ban hành và tổ chức thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật về thống kê; 

phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê; 

xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác 

thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 

gia, chương trình điều tra thống kê quốc 

gia, quản lý việc công bố thông tin thống 

kê, xây dựng tổ chức thống kê, đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê; tổ chức 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng công 

nghệ tiên tiến vào công tác thống kê; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến 
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công tác thống kê theo quy định của 

pháp luật. 

Chính phủ thống nhất quản lý Nhà 

nước về thống kê; cơ quan thống kê trung 

ương giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn quản lý Nhà nước về thống kê 

theo quy định của Chính phủ (trừ nội 

dung ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật); Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh 

quản lý Nhà nước về thống kê trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình 

Một số ý kiến trao đổi về  

hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân 

                                                                                      Phạm Hồng Vân 

                                                                            Phó viện trưởng Viện KHTK 

Hệ thống phân ngành kinh tế quốc 

dân (HTPNKTQD) do Chính phủ ban hành 

theo Nghị định 75/CP, ngày 27 tháng 10 

năm 1993, qua gần 10 năm thực hiện nó 

đã khẳng định vai trò, tác dụng nhận 

dạng, xác định thực trạng và thúc đẩy sự 

phát triển tự giác của các ngành, các khu 

vực kinh tế theo hướng chiến lược ổn định 

và phát triển kinh tế - xã hội do đại hội VII 

đề ra. Đến nay HTPNKTQD đã được các 

cấp, các ngành, các địa phương quán triệt 

sử dụng rộng rãi như là một thước đo 

chính thức mức độ đóng góp của các 

ngành đối với sự phát triển của đất nước 

qua số liệu thống kê. Tuy nhiên, qua thực 

tế sử dụng bản thân HTPNKTQD còn bộc 

lộ những tồn tại, đồng thời với sự phát triển 

của nền kinh tế thì HTPNKTQD hiện hành 

có một số điểm không còn phù hợp với 

nhu cầu đòi hỏi hiện nay. Vì lý do đó, tới 

đây Tổng cục Thống kê sẽ nghiên cứu sửa 

đổi HTPNKTQD cho phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế xã hội ở nước ta và các 

chuẩn mực kinh tế. 

I. Mục đích của hệ thống ngành kinh tế 

Mục đích của phân ngành kinh tế là 

phân loại toàn bộ hoạt động của nền kinh 

tế thành các ngành chuẩn, thống nhất sử 

dụng trong toàn quốc để làm cơ sở xác 

định qui mô của từng ngành và cơ cấu của 

các ngành trong nền kinh tế. Tác dụng 

của việc này xác định bởi tầm quan trọng 

có tính chất chiến lược của việc hình thành 

một cơ cấu kinh tế hợp lý thúc đẩy nền 

kinh tế phát triển. 

II. Khái niệm ngành kinh tế 

Phân ngành kinh tế là phân loại các 

hoạt động kinh tế xã hội có cùng đặc trưng 

hoạt động vào các ngành tương ứng, mà 

các hoạt động kinh tế xã hội đều được thực 

hiện bởi các đơn vị hoặc các tổ chức kinh tế 

xã hội khác nhau. Vì vậy, một ngành kinh 

tế là một tập hợp các đơn vị có đặc trưng 

của qui trình sản xuất giống nhau hoặc 

tương tự. Khái niệm ngành kinh tế sẽ đảm 

bảo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp 

các đơn vị kinh tế vào các ngành gần như 

trùng khớp. Các đơn vị được sắp xếp vào 

một nhóm của hệ thống ngành kinh tế là 

những đơn vị sản xuất ra một loại hàng hoá 

và dịch vụ. Ngoài ra nó còn có khả năng 

sản xuất ra loại hàng hoá và dịch vụ mà nó 

không đặc trưng cho hoạt động chính của 

đơn vị. Do vậy, một ngành kinh tế không 

những bao gồm các đơn vị thực hiện một 

loại hoạt động, sản xuất ra cùng loại hàng 

hoá và dịch vụ mà còn bao gồm cả những 

đơn vị thực hiện các hoạt động thứ yếu 


